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*TS. Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV Tp.Hồ Chí Minh 

ừ thời cổ đại đến những năm 1860 

khi sắt được xem là vật liệu tối ưu 

để đóng thuyền thì gỗ là vật liệu chính 

được sử dụng trong mọi thời kỳ đóng 

thuyền (1). Sự hưng thịnh và phát triển 

của hàng hải các nền văn minh phụ thuộc 

phần lớn vào nguồn tài nguyên gỗ. Gỗ lại là 

loại vật liệu mà con người không thể sản 

xuất được bởi sự sinh trưởng của gỗ phụ 

thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Nói cách 

khác, trong thời đại tiền công nghiệp, một 

con thuyền hoàn mỹ nổi trên mặt nước 

chính là kết tinh của gỗ khai thác từ rừng; 

qua đó hình thành nên mối liên kết chặt 

chẽ giữa lâm nghiệp và hàng hải. Việc khai 

thác, sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên 

gỗ vì vậy cũng trở thành vấn đề trọng tâm 

trong chính sách hàng hải của nhiều nước, 

trong đó có Trung Quốc thời Thanh. 

1. Các loại thuyền ở Trung Quốc 

thời Thanh 

So với thời nhà Minh (1368-1644) trước 

đó, ngành đóng thuyền ở Trung Quốc thời 

Thanh (1644-1911) dần phát triển chậm lại 

nhưng không hề trì trệ mà vẫn tiếp tục duy 

trì (2). Vùng biển Đông á từ biển Hoàng 

Hải đến Đài Loan, Quảng Đông cũng như 

Nhật Bản, Joseon (Triều Tiên) và vùng 

biển Đông Nam á là những tuyến đường 

hoạt động sôi nổi của thuyền buồm thời 

Thanh (3). Thuyền buồm Phúc Kiến (福 

船), Phúc thuyền) là loại có sức chứa tốt 

nhất trong số các thuyền buồm Trung Quốc 

thời kỳ này. Với đáy cong và mũi thuyền 

rộng hướng lên trên, mỗi phúc thuyền có 

sức chứa cả trăm người. Xuất hiện từ thời 

Minh, phúc thuyền được sử dụng làm 

thuyền chiến chống lại nụy khấu (cướp 

biển Nhật Bản) ở ngoài khơi bờ biển phía 

Đông Nam Trung Quốc (4). Thân của Phúc 

thuyền thường được làm bằng linh sam 

(杉木, sam mộc) hoặc thông (松木, tùng 

mộc) (5). Bên cạnh phúc thuyền còn có một 

loại thuyền khác là phong chu (封舟) dùng 

để chở các phái đoàn sứ thần Trung Hoa 

sang vương quốc Lưu Cầu. Cột buồm của 

phong chu được làm bằng linh sam do nhẹ 

và phẳng, trong khi bánh lái được làm bằng 

gỗ lim (鐵力木, thiết lực mộc) có nguồn gốc 

từ Quảng Đông nổi tiếng về độ bền. Thân 

của phong chu gồm hai lớp thông, độ dày 

mỗi lớp là ba thốn và năm phân. Thuyền 

phong chu được trang bị 28 khoang kín 

nước, mỗi khoang được đỡ bằng nhiều dầm 

làm từ gỗ long não, để có thể duy trì khả 

năng vượt biển khơi ngay cả khi một phần 

thân thuyền bị vỡ (6). 

Do hạn chế về ngân sách, triều đình nhà 

Thanh không tổ chức đóng mới bất kỳ 

phong chu nào trong thế kỷ XVIII. Trên 

thực tế, để giảm chi phí cho những sứ 

mệnh ngoại giao như vậy, dưới thời Khang 

T
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Hy (1662-1721) và Càn Long (1736-1795) ít 

nhất bốn chiếc phong chu gửi sang Lưu 

Cầu đã được chuyển đổi từ thuyền buôn 

của các thương gia ở Ninh Ba và Phúc 

Châu, và hai chiếc còn lại được chuyển đổi 

từ các thuyền chiến sẵn có (7). Ngoài ra, 

những cải tiến trong đóng thuyền đánh cá 

và thuyền buôn ở khu vực ven biển Trung 

Quốc thời kỳ này đã truyền cảm hứng cho 

việc sửa đổi và cải tiến các loại thuyền của 

triều đình nhà Thanh. Cả ba loại thuyền 

được nhà Thanh sử dụng trong cuộc chinh 

phạt Đài Loan do Thi Lang dẫn đầu năm 

1683 là “điểu thuyền” (鳥 船), “cản tăng 

thuyền” (趕 繒 船) và “cư thuyền” (艍 船) 

đều phỏng theo thuyền buôn hoặc thuyền 

đánh cá ở Chiết Giang, Phúc Kiến và 

Quảng Đông (8). Trong số đó, “điểu thuyền” 

là loại thuyền thương mại viễn dương phổ 

biến ở Phúc Kiến từng được nhà Minh sử 

dụng. “Cản tăng thuyền” ban đầu dùng để 

chỉ một loại thuyền đánh cá phổ biến ở 

Phúc Kiến. Cản tăng thuyền cỡ lớn được sử 

dụng trong hoạt động thương mại giữa 

Trung Quốc thời Thanh và Luzon 

(Philippines). Còn cư thuyền là một loại 

cản tăng thuyền nhỏ hơn, ban đầu cũng 

được dùng làm thuyền đánh cá (9). Ngoài 

các loại thuyền vừa đề cập, còn có “mễ 

đĩnh” (米艇) là loại thuyền buồm cỡ vừa và 

nhỏ, nổi tiếng với tính cơ động, thân rộng 

và thấp. Vốn được sử dụng bởi các thương 

gia và ngư dân ở Quảng Đông, loại thuyền 

này sau đó đã được lực lượng hải quân nhà 

Thanh ở Quảng Đông và Phúc Kiến cải tiến 

thành thuyền chiến (10). 

Từ đầu thế kỷ XIX trở đi, cản tăng 

thuyền và mễ đình được nha môn các tỉnh ở 

phía Nam cho là ngày càng không đủ khả 

năng chống lại cướp biển. Tổng đốc Phúc 

Kiến và Đài Loan lúc bấy giờ đã kêu gọi 

việc đại tu các thuyền chiến của triều đình 

bằng cách dựa trên thiết kế của “Đồng An 

thoa thuyền” (同安梭船) là một loại 

thuyền buôn có nguồn gốc từ huyện Đồng 

An, tỉnh Phúc Kiến, được xem là cơ động 

hơn cả tăng thuyền và mễ đĩnh (11). Kết 

quả là các tỉnh ven biển phía Nam Trung 

Quốc đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể 

việc đóng các thuyền mới để chống cướp 

biển. Dưới thời Gia Khánh (1796-1820), 

Đồng An thoa thuyền chiếm hơn 1/3 số 

thuyền ở Chiết Giang và hơn một nửa số 

thuyền ở Phúc Kiến (12). Trong chiến tranh 

nha phiến lần thứ nhất (1839-1842), Đồng 

An thoa thuyền và mễ đĩnh là những loại 

thuyền chính được hải quân nhà Thanh sử 

dụng ở Phúc Kiến và Quảng Đông (13). 

2. Các loại gỗ dùng để đóng thuyền 

thời Thanh 

Nền văn minh Trung Hoa từ xa xưa đã 

sử dụng nhiều loại gỗ khác nhau trong 

đóng thuyền được đánh giá cao về mặt giá 

trị sử dụng (14). Dấu tích gỗ từ các con 

thuyền đắm được khai quật cho thấy các 

loại gỗ chính dùng để đóng thuyền là long 

não, thông và linh sam. Ba loại gỗ này là 

các vật liệu được sử dụng phổ biến nhất 

trong thời kỳ phát triển của ngành đóng 

thuyền ở Hoa Đông (15). Về đặc tính sinh 

học, cây long não có chiều cao tới 30m và 

đường kính thân cây lên tới 3m. Loài cây 

này mọc rộng rãi ở phía Nam sông Dương 

Tử, đồng thời cũng sinh trưởng ở Nhật Bản 

và trên đảo Jeju của Joseon. Cây long não 

tạo ra một loại nhựa gọi là chương não 

(樟脳), nhưng không rõ chất liệu này được 

sử dụng như thế nào trong đóng thuyền ở 

Trung Quốc (16). Cây thông có chiều cao 

khoảng 45m và đường kính thân cây 1,5m. 

Đây là loài cây bản địa của Trung Quốc đại 

lục và miền Nam Đài Loan. Loài cây này 

giữ vai trò quan trọng trong ngành khai 

thác gỗ với khu vực phân bố rộng khắp 

Trung Quốc. Còn linh sam thường cao tới 

50m và đường kính thân cây lên tới 3m. 
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Đây cũng là loài cây bản địa của Trung 

Quốc với sự phân bố tương tự cây long não. 

Cây linh sam sinh trưởng chủ yếu ở các 

tỉnh An Huy, Phúc Kiến, Cam Túc, Quảng 

Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hải Nam, Hà 

Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô, Giang 

Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, 

Chiết Giang. Loài cây này có ưu thế vượt 

trội trong số những loại được dùng làm gỗ 

đóng thuyền thời Minh - Thanh (17). 

Trong quyển 6 của sách Lĩnh ngoại đại 

đáp, viết vào thời Tống, Chu Khứ Phi đã 

mô tả hai loài cây đặc biệt ở vùng núi ven 

biển Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây sử dụng 

để chế tạo bánh lái cho những con thuyền 

lớn: “Vùng núi ven biển Khâm Châu có 

những khu rừng kỳ lạ với hai loài đáng chú 

ý. Một là tử kinh mộc (紫荆木) cứng như 

sắt đá, đỏ như sơn mỹ phẩm, thớ thẳng; có 

chu vi lớn tầm hai người với tới, khi sử 

dụng làm mái dầm sẽ tồn tại hàng thế kỷ. 

Loại còn lại là ô lam mộc (烏婪木) dùng 

làm bánh lái của những con thuyền lớn vì 

nó là thứ tốt nhất trên đời” (18). Ngoài mô 

tả này, các loại gỗ dùng để đóng thuyền 

cũng được ghi chép khá chi tiết trong tác 

phẩm có nhan đề Thiên công khai vật, viết 

bởi Tống Ưng Tinh vào thế kỷ XVII: “Gỗ 

dùng làm cột buồm thường là linh sam, 

phải thẳng và chắc chắn. Nếu kích thước tự 

nhiên của cột không đủ dài thì hai mảnh có 

thể được ghép lại nhau bằng một loạt dây 

sắt đặt cách nhau vài phân quanh khớp. 

Thân thuyền và vách ngăn được làm bằng 

cây sô nam mộc, long não, cây du, hoặc 

sophora. Nếu gỗ long não được lấy từ cây bị 

đốn vào mùa xuân hoặc mùa hè, rất có thể 

sẽ bị sâu bọ và sâu mọt tấn công. Ván sàn 

có thể được làm từ bất kỳ loại gỗ nào. Trụ 

bánh lái làm bằng gỗ du. Tay bánh lái nên 

là châu mộc hoặc lang mộc. Mái chèo phải 

được làm bằng gỗ linh sam, hoặc gỗ cây 

bách xù và cây catalpa” (19). Những ghi 

chép này chỉ ra rằng mặc dù loại gỗ tốt 

nhất được sử dụng làm cột buồm là linh 

sam, nhưng phần thân thuyền cũng có thể 

dùng các loại gỗ khác như sô nam mộc, sồi, 

long não, du và sophora. Đáng chú ý, gỗ sử 

dụng trong các bộ phận của hệ thống bánh 

lái phải được lựa chọn cẩn thận. 

Ngoài ra, lim xanh cũng được dùng để 

đóng thuyền thời Minh - Thanh. Loài cây 

này có đặc tính như thành tế bào dày và 

nồng độ sợi gỗ đáng kể, tâm gỗ sẫm màu. 

Vùng phân bố của nó tập trung chủ yếu ở 

phía Tây tỉnh Quảng Đông. Do trọng lượng, 

độ cứng của cấu trúc và màu sắc nên loài 

cây này được gọi là thiết mộc (鐵木) hoặc 

các tên khác như thiết lực mộc (鐵力木), 

thiết lê mộc (鐵梨木), thiết lật mộc 

(鉄栗木) (20). Giá trị sử dụng của thiết lực 

mộc đã được biết đến từ lâu ở Trung Quốc. 

Vào thời Thanh, thiết lực mộc thường được 

ưa chuộng dùng làm dầm kết cấu và các 

thanh ngang của thuyền đi biển. Cột buồm 

làm bằng thiết lực mộc của một chiếc 

thuyền mành đi biển với sức chứa vài trăm 

người có thể cao hơn 36m (21). Nhà thám 

hiểm và thủy thủ người Anh William 

Dampier vào cuối thế kỷ XVII đã nhận xét 

về đặc điểm ấn tượng của cột buồm này 

như sau: “Đối với tôi, cột buồm chính của 

những chiếc thuyền mành lớn nhất dường 

như cũng lớn bằng cột buồm của bất kỳ 

chiến hạm hạng ba nào ở Anh mà vẫn chưa 

được ghép lại với nhau. Nó giống như cột 

buồm chúng ta, nhưng được làm từ một cây 

duy nhất và trong tất cả các chuyến đi của 

mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cột 

buồm nào có thân to và nhọn như tôi từng 

thấy ở các thuyền mành Trung Hoa” (22). 

Như vậy, qua các phân tích trên có thể 

thấy linh sam, thông, long não, sô nam mộc 

và thiết lực mộc là những loại gỗ chính, giữ 

vai trò quan trọng trong đóng thuyền ở 

Trung Quốc thời Thanh. 
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3. Khai thác và quản lý gỗ ở Trung 

Quốc thời Thanh 

Quá trình khai thác gỗ 

Thông thường, việc thu hoạch (đốn hạ) 

những cây trưởng thành và vận chuyển gỗ 

ra khỏi rừng là giai đoạn cuối cùng của 

khai thác lâm sản, nhưng đồng thời cũng là 

bước đầu tiên trong hoạt động đóng thuyền. 

Thời điểm đốn hạ cây được dựa trên chu kỳ 

nông - lâm nghiệp hàng năm, thời gian 

luân canh hoặc độ tuổi của cây bị chặt. Theo 

khuyến nghị của Giả Tư Hiệp trong Tề dân 

yếu thuật và các tác giả của những chuyên 

luận khác về lâm nghiệp, mùa khai thác gỗ 

phải được xác định theo nguyên tắc âm 

dương. Nơi có cây bị chặt, sau khi thu hoạch 

phải được đảm bảo trồng lại tức tái sinh 

rừng. Ngoài ra, để ngăn ngừa lãng phí và 

thất thoát gỗ, cây cũng nên được chặt vào 

thời điểm nguy cơ côn trùng và mục nát 

được giảm thiểu ít nhất (23). Việc khai thác 

gỗ từ rừng phản ánh mối quan hệ chặt chẽ 

giữa lâm nghiệp và nông nghiệp ở Trung 

Quốc. Bởi những khó khăn trong quá trình 

khai thác gỗ, công đoạn chế biến gỗ ban đầu 

được thực hiện trước khi vận chuyển gỗ ra 

thị trường. Theo tác phẩm Tam tỉnh biên 

phòng bị lãm được biên soạn bởi Nghiêm 

Như Tập vào năm 1822, “phương bản” 

(枋板) - một trong ba kiểu gỗ được sản xuất 

ở vùng núi Sơn Tây, Tứ Xuyên và Hà Bắc, 

được chế tác bằng tay thành ván gỗ trước 

khi vận chuyển xuống núi, nhưng các xưởng 

gỗ lại nằm ở khoảng cách khá xa các khu 

rừng khai thác gỗ (24). 

Việc sử dụng sức lao động của những 

người khuân vác để vận chuyển gỗ từ rừng 

là điều phổ biến thời bấy giờ. Trong quá 

trình vận chuyển gỗ, họ thường phải đối 

mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm như 

hỏa hoạn, cướp bóc, thậm chí cả thú dữ như 

rắn và hổ. Nhiều tài liệu đương thời đã mô 

tả những khó khăn khủng khiếp mà người 

khuân vác gặp phải khi vận chuyển gỗ. Ví 

dụ, một họa sư ở thế kỷ XVII trong án vận 

đồ thuyết đã phác họa nỗi vất vả, gian lao 

của những nhân công trong quá trình khai 

thác, vận chuyển gỗ với hy vọng triều đình 

sẽ giảm nhu cầu về gỗ (25). Mô tả toàn diện 

nhất về việc khai thác và vận chuyển gỗ ở 

miền Bắc Trung Quốc có lẽ là bởi Tam tỉnh 

biên phòng bị lãm. Theo tác phẩm này, 

những khó khăn trong quá trình khai thác 

và vận chuyễn gỗ có thể được giảm bớt ở 

mức độ nào đó bằng cách đợi đến mùa 

Đông, khi gỗ được di chuyển dễ dàng trên 

băng tuyết. Tuy vậy, Tam tỉnh biên phòng 

bị lãm cũng lưu ý gỗ có giá trị đặc biệt cần 

được những người khuân vác vận chuyển 

để tránh thiệt hại trong trường hợp chở 

bằng bè (26). 

Xưởng đóng thuyền của nhà Thanh ở 

Đài Loan, được thành lập vào thời Ung 

Chính (1723-1735), cũng phụ thuộc rất 

nhiều vào nguồn gỗ được vận chuyển từ 

Phúc Kiến, đặc biệt là để làm cột buồm và 

sống thuyền. Mặc dù Đài Loan có nguồn tài 

nguyên gỗ dồi dào và đa dạng, những vật 

liệu này chỉ có thể được khai thác từ vùng 

rừng núi hiểm trở của hòn đảo. Điều này 

gây ra những khó khăn nghiêm trọng về 

hậu cần và chi phí vận chuyển. Mặt khác, 

những khu rừng này là nơi sinh sống của 

hầu hết người dân bản địa. Trên thực tế, 

hoạt động khai thác gỗ của nhà Thanh ở 

Đài Loan đã dẫn đến hàng loạt cuộc đụng 

độ giữa người dân bản địa và triều đình vào 

thế kỷ XVIII (27). 

Tình hình quản lý gỗ 

Nhằm ngăn chặn các quan lại lợi dụng 

vị thế cung cấp và buôn bán gỗ của họ để 

trục lợi, triều đình Trung Hoa đã tiến hành 

kiểm soát việc cung cấp gỗ lần đầu tiên 

vào năm 973 dưới thời Tống. Từ thời điểm 

này trở đi, nhà nước bắt đầu mở rộng sự 

can dự vào hoạt động lâm nghiệp, bao gồm 
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việc quản lý và kiểm soát quá trình cung 

cấp, phân phối gỗ và các sản phẩm từ gỗ. 

Vào thế kỷ XIII, nhà Nguyên đã thành lập 

cục khai thác núi và xưởng gỗ để quản lý 

nguồn cung cấp gỗ cho triều đình và tài trợ 

cho các dự án xây dựng. Những cơ quan này 

sau đó được gọi là hoàng mộc xưởng (28). 

Đến thời nhà Minh và Thanh, một hệ thống 

cung cấp gỗ với các mộc xưởng ở những tỉnh 

giàu có tài nguyên rừng phía Nam và một 

mạng lưới tương tự ở phía Bắc cũng đã được 

thiết lập (29). Trong đó, ba nguồn dự trữ gỗ 

chính của triều đình là Phúc Kiến, Hồ Nam 

và Tứ Xuyên. Địa phương chí của các tỉnh 

này đều có các ghi chép về mộc xưởng và 

việc quản lý gỗ cũng như chủng loại và số 

lượng gỗ được gửi tới các công trình xây 

dựng của triều đình (30). Tác động lâu dài 

của các nguồn cung cấp gỗ này vẫn chưa 

được đánh giá nghiêm túc, nhưng người dân 

địa phương thường gặp khó khăn trong việc 

thu mua gỗ nên họ chuyển sang phản 

kháng. Vấn đề này còn khiến diện tích rừng 

bị tàn phá thêm trong thời gian xảy ra phản 

kháng (31). Đáng chú ý vào năm 1649, nhà 

Thanh đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn 

nhằm cung cấp gỗ cống nạp hàng năm cho 

triều đình. Hệ thống cống nạp gỗ này của 

nhà Thanh được mô tả trong các văn bản 

hành chính là “ngạch mộc”, “ngạch biện”, 

“niên lệ mộc thực” tức hạn ngạch gỗ thường 

niên hoặc “khâm công lệ mộc”, thường được 

biết tới như hoàng mộc là gỗ cống nạp cho 

các dự án xây dựng của triều đình. Hệ 

thống này đã trở thành nguồn cung cấp gỗ 

chính cho triều đình nhà Thanh, đôi khi 

còn được bổ sung theo lệnh của triều đình 

để mua một số loại gỗ vượt quá hạn ngạch 

hàng năm đã được thiết lập. Tồn tại cho 

đến khi nhà Thanh sụp đổ, trước năm 

1906, hệ thống cung cấp gỗ này nằm dưới 

sự quản lý của Bộ Công (32). 

Linh sam là loại gỗ duy nhất được yêu 

cầu trong hệ thống cống nạp gỗ của nhà 

Thanh. Chúng được chia thành bốn loại 

dựa trên chiều dài và đường kính của thân 

gỗ. Loại đầu tiên là nguy mộc tức cột buồm, 

được xác định là những loại gỗ dài và dày 

đồng đều từ trên xuống dưới, thường là từ 

những cây đã sinh trưởng hàng trăm năm. 

Mỗi năm có tổng cộng 60 nguy mộc được 

yêu cầu. Mặc dù đôi khi được các xưởng 

đóng thuyền sử dụng làm cột buồm, 

nhưng hầu hết “cột buồm” lại được dùng 

làm cột cờ hoặc cột các cung điện, đền thờ 

và lăng mộ hoàng gia. Loại thứ hai là sam 

mộc, gồm những cây khoảng từ một đến 

hai trăm năm tuổi, được sử dụng làm các 

kết cấu hỗ trợ chính của các tòa nhà và đôi 

khi được cắt thành ván để đóng thuyền. 

Loại thứ ba là giá mộc và đồng bì cảo 

thường có độ tuổi từ 20-40 năm, là những 

loài phổ biến hơn và có sẵn trên thị trường 

gỗ. Sở dĩ loại gỗ này được đặt tên là giá 

mộc bởi vì nó được sử dụng để dựng giàn 

giáo trên các công trường xây dựng hoặc 

các kết cấu tạm thời của những nơi tổ 

chức nghi lễ và trường thi. Sau khi sử 

dụng, chúng thường được tái chế vào kho 

hoàng gia (33). Tại mộc khố thuộc dinh 

Tạo ty do Bộ Công đảm trách, có hai viên 

thủ quản và hai viên phó quản trông coi 

việc bảo quản và sử dụng gỗ. Ngoài ra còn 

có 10 lính canh, 13 thư lại và kế toán giúp 

việc. Số lượng thợ thủ công lành nghề làm 

việc tại mộc khố là 73 kỳ tượng và dân 

tượng (34). 

Vào thời Thanh, các vật liệu đóng 

thuyền, đặc biệt là những miếng gỗ lớn, 

đinh sắt, sợi cọ, đay, bột trét và dầu trẩu 

nằm trong số các tài nguyên và sản phẩm 

bị cấm xuất khẩu theo lệnh của triều đình 

(35). Để ngăn chặn việc buôn lậu vật liệu 

đóng thuyền trong và ngoài Trung Quốc, 

cũng như kiểm soát lưu thông nội địa của 
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những vật liệu này, một trong các nội dung 

quan trọng trong chính sách hàng hải của 

nhà Thanh là giám sát việc người dân mua 

bán vật liệu đóng thuyền, nhất là ở các tỉnh 

ven biển. Vật liệu đóng thuyền được triều 

đình giám sát rất chặt chẽ như một nguồn 

lợi chiến lược. Mọi hoạt động mua bán và 

sử dụng vật liệu để đóng thuyền đều phải 

được cấp phép gọi là “giấy phép vật liệu” 

(36). Theo hồ sơ của tỉnh Phúc Kiến vào 

thời Gia Khánh, để nhận được sự chấp 

thuận chính thức cho một dự án đóng 

thuyền, người nộp đơn phải biên soạn một 

danh mục vật liệu liệt kê đầy đủ chủng loại 

cũng như số lượng tất cả các bộ phận và 

nguyên liệu thô cần thiết cho việc đóng 

thuyền. Đáng chú ý, danh mục vật liệu 

phải trình lên nha môn cùng với các cam 

kết được viết bởi người bảo lãnh của người 

nộp đơn, thường bao gồm người đứng đầu 

cảng, những người hàng xóm và xưởng 

đóng thuyền đảm nhận dự án, những người 

sẽ chứng minh cho tư cách, lý lịch, tình 

hình tài chính của người nộp đơn. Các tài 

liệu này được nha môn thẩm tra, đánh giá 

để xác định các vật liệu đóng thuyền được 

liệt kê trong danh mục có quá mức hay 

không và người nộp đơn có xu hướng tham 

gia vào các hoạt động cướp biển hoặc đóng 

thuyền bất hợp pháp không (37). 

4. Tình trạng suy thoái rừng và 

thiếu gỗ thời Thanh 

Có ba nguyên nhân chính dẫn đến nạn 

phá rừng và sự phá hủy thảm thực vật 

nguyên thủy. Một là do hoạt động nông 

nghiệp và định cư bao gồm cả việc phá 

rừng và đốt rừng để bảo vệ con người khỏi 

các loài động vật hoang dã. Hai là do cung 

cấp nhiên liệu cho các hoạt động sưởi ấm, 

nấu ăn và đốt các lò nung, lò luyện kim. Ba 

là do nhu cầu cung cấp gỗ cho việc xây 

dựng nhà ở, đóng thuyền, xây cầu cũng như 

các loại công trình khác (38). Việc sử dụng 

đất và tăng trưởng dân số có mối liên quan 

chặt chẽ với tình trạng phá rừng ở Trung 

Quốc qua các thời kỳ lịch sử. Vào đầu thời 

Minh, dân số Trung Quốc khoảng 65-80 

triệu người và sử dụng 24,7 triệu ha đất. 

Sang thời nhà Thanh, dân số tăng lên 120 

triệu vào năm 1680, 214 triệu vào năm 

1760 và 430 triệu vào năm 1850 (39). Điều 

này có nghĩa là dân số Trung Quốc đã tăng 

gấp bốn lần trong vòng 500 năm. Sự gia 

tăng dân số từ cuối thế kỷ XIV đến giữa thế 

kỷ XIX đã tác động không nhỏ đến môi 

trường sinh thái trong đó có việc khai thác 

rừng quá mức. Những năm 1800, việc mở 

rộng đất nông nghiệp và tăng cường khai 

thác gỗ cùng với khoáng sản đã dẫn đến sự 

suy thoái môi trường. Phá rừng còn liên 

quan đến nhu cầu chặt cây lấy gỗ làm vật 

liệu xây dựng. Ngoài ra, việc sử dụng lò để 

sản xuất gốm sứ, đúc đồng, rèn sắt cũng 

đòi hỏi phải tiêu thụ một lượng gỗ lớn. Do 

điều kiện thời tiết khô và lạnh ở miền Bắc 

Trung Quốc, cây chỉ mọc chậm ở những 

khu rừng đã được khai thác trước đó. Sự 

tăng trưởng này không theo kịp tốc độ khai 

thác gỗ phục vụ xây dựng và sử dụng nhiên 

liệu. ở miền Nam Trung Quốc, thời tiết ẩm 

ướt và ấm áp đã giúp thảm thực vật phát 

triển nhanh hơn ở miền Bắc, nhưng vẫn 

không giúp khôi phục được hoàn toàn hệ 

sinh thái rừng bị tàn phá (40). 

Vấn đề phá rừng được ghi chép ở Trung 

Quốc từ khá sớm. Khoảng 2.500 năm trước, 

vào thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, 

Mạnh Tử đã nói đến việc rừng ở Ngưu Sơn 

bị lòng tham xấu xa của con người khai 

thác đến mức xói mòn và cằn cỗi (41). Vào 

cuối thời Minh, nhiều diện tích rừng cổ thụ 

đã bị chặt phá. Trong chuyên khảo của 

Đàm Thiên có nhan đề Tảo lâm tạp trở, 

được xem là cuốn sách hàng đầu về cổ mộc 

ở thế kỷ XVII, có đoạn chép rằng: “Tại 

những khu vực buôn bán sầm uất, cứ mười 
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cây cổ thụ có chu vi lớn đến mức nhiều 

người phải vây quanh thì không còn một 

cây nào sống sót sau nhát rìu của tiều phu. 

Trong các thung lũng sâu thẳm và trên 

những sườn đồi quanh co, cây cối có thể 

sinh trưởng theo năm tháng, nhưng ngay 

cả ở đó người ta cũng không thể không đốn 

hạ chúng, vì vậy chúng không thể thoát 

khỏi bất hạnh”. Đàm Thiên cũng nói về 

tình trạng khai thác gỗ nghiêm trọng xảy 

ra ở nhiều nơi: “Do phần lớn địa hình ở 

Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quảng 

Tây, Vân Nam và Quý Châu rất khó tiếp 

cận, những người tiều phu qua nhiều thế 

kỷ đã khai thác gỗ tốt mà không ai để ý hay 

để lại bất kỳ dấu vết nào về những gì đã bị 

lấy đi” (42). Ngoài các khu vực theo ghi 

chép của Đàm Thiên, tỉnh Quảng Đông - 

nơi có dân số ngày càng tăng từ thời Minh 

cũng trở thành khu vực bị căng thẳng về 

mặt sinh thái với những khu rừng thưa 

thớt (43). Như vậy, từ cuối thời Minh 

những khu vực đông dân cư ở Trung Quốc 

hầu như đều không có tài nguyên rừng 

đáng kể và hoặc mất rừng quá nhanh đến 

mức không thể ghi nhận được. 

Đến thời Thanh, tài nguyên đất canh tác 

dường như đã đạt đến ngưỡng giới hạn 

khai thác. Để có được lượng đất canh tác tối 

đa, những ngọn núi đã bị tước bỏ và các 

đầm lầy bị rút cạn nước. Các khu rừng giàu 

gỗ, tre, gai, sợi và than đã cạn kiệt sản 

lượng do diện tích đất canh tác lan rộng. 

Nha môn địa phương bắt đầu báo cáo rằng 

không còn đất canh tác để mở rộng, mặc dù 

họ vẫn chịu áp lực khuyến khích trồng trọt. 

Ngay cả ở những khu vực núi rừng hoang 

dã đầy hổ và báo được Ung Chính mở cửa 

lần đầu tiên cho người Hán định cư vào 

những năm 1720, chỉ trong vòng 40 năm 

sau, tới những năm 1760, cũng được cho là 

đã biến mất và tất cả các ngọn núi đều biến 

thành ruộng trồng trọt (44). ở những ngọn 

đồi và vùng núi các tỉnh Chiết Giang, 

Quảng Đông và Vân Nam, khi độ che phủ 

rừng bị mất đi, các cơn mưa gió mùa đã 

nhanh chóng cuốn trôi mọi chất dinh dưỡng 

còn sót lại trong đất, khiến rừng không thể 

mọc lại. Ngoài ra, việc đốt rừng nhiệt đới và 

cận nhiệt đới đã giải phóng các loài bạch 

mao (cỏ tranh) rất cứng, làm ức chế thảm 

thực vật khác, khiến các sườn núi trở nên 

xanh tươi nhưng lại không còn rừng (45). 

Vào năm 1793, khi George Staunton từ Mai 

Quan (梅 关) nhìn xuống Lĩnh Nam đã nhận 

xét: “về phía Nam của la bàn... một vùng 

đất hoang vắng và cằn cỗi. Những ngọn đồi 

nằm rải rác trên đồng bằng hiện ra, so với 

vùng đất rộng lớn mà từ đó chúng được 

nhìn thấy, giống như rất nhiều đống cỏ 

khô” (46). Mô tả này cho thấy tình trạng 

phá rừng ở Lĩnh Nam rất nghiêm trọng, dẫn 

tới việc các ngọn đồi mất đi lớp rừng xanh 

bao phủ nên chỉ còn đồng cỏ. Tương tự, một 

du khách châu Âu vào đầu thế kỷ XIX “nhận 

thấy rằng những khu rừng sâu ở miền Nam 

Vân Nam gần như đã biến mất hoàn toàn, 

thay vào đó là cảnh quan hoang tàn của 

nông nghiệp thâm canh và những ngọn đồi 

phủ đầy bụi chè” (47). Như vậy, đến thế kỷ 

XIX hầu hết các khu rừng nguyên sinh ở 

Trung Quốc đã bị khai thác cạn kiệt. Tiềm 

năng lâm nghiệp của nhà Thanh vì thế cũng 

đã đạt tới mức giới hạn (48). 

Phá rừng không chỉ làm suy thoái môi 

trường mà còn dẫn tới tình trạng thiếu gỗ. 

Nguồn gỗ khan hiếm trong khi nhu cầu của 

triều đình đối với các dự án xây dựng ngày 

càng tăng là một vấn đề được sự quan tâm 

đáng kể thời kỳ này. Tình trạng thiếu hụt 

gỗ đã xảy ra từ thời Minh và ngày càng 

nghiêm trọng dưới thời Thanh. Vào năm 

1441, nguồn dự trữ của triều đình còn 

380.000 cột gỗ sô nam mộc. Sang thế kỷ 

XVI, sản lượng thấp hơn đáng kể. Năm 

1557, sản lượng khai thác ở Tứ Xuyên - 
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Quý Châu là 15.007 cột gỗ, năm 1606 là 

24.601 cột gỗ. Tuy nhiên, đến những năm 

1680, chỉ có 4.500 cột sô nam mộc và một 

lượng linh sam tương tự được khai thác ở Tứ 

Xuyên và Quý Châu. Triều đình tuyên bố 

rằng mức sản lượng gỗ khai thác được chỉ 

bằng 1/3 trước đó và chỉ có 1/10 sô nam mộc, 

1/5 linh sam được coi là đủ để sử dụng. Vào 

năm 1727, chỉ có 1.044 cột gỗ sô nam mộc 

phù hợp. Mức thấp nhất đạt được vào năm 

1750, khi năng suất khai thác gỗ chạm đáy 

chỉ ở mức 144 cột gỗ. Theo các số liệu này, tỷ 

lệ tốt nhất từ việc khai thác gỗ vào cuối thời 

Minh chỉ đạt 1-2% sản lượng của đầu triều 

đại này, trong khi việc khai thác gỗ vào giữa 

thời Thanh đạt không quá 5% sản lượng vốn 

đã giảm sút của cuối thời Minh (49). 

Trong khi vào thời Minh, Trung Quốc có 

đủ nguồn tài nguyên để thúc đẩy các hoạt 

động khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu xây 

dựng cung điện và đóng thuyền, thì đến thế 

kỷ XVIII ở thời Thanh, nguồn tài nguyên 

gỗ cho các dự án như vậy đã giảm xuống 

chỉ còn ở ba tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam và Tứ 

Xuyên. Vì gỗ sô nam mộc có giá trị không 

còn nữa nên triều đình nhà Thanh phải sử 

dụng gỗ thông từ Mãn Châu để thay thế. 

Cuối cùng, các dự án xây dựng của triều 

đình vào thời Thanh đã phải thu nhỏ lại 

(50). Khó khăn trong việc tìm kiếm gỗ lớn 

để đóng thuyền đã khiến nhà Thanh phải 

đốn hạ cây trồng ở các khu vườn và thậm 

chí cả ở nghĩa địa. Một nhà thơ sống vào 

cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII là Ngô 

Nông Tường mô tả rằng để có gỗ đóng 

thuyền ở Giang Nam, người ta đã chặt cây 

du, cây liễu trong các khu vườn và cây tùng 

ở nghĩa địa (51). Không chỉ trong đóng 

thuyền và xây dựng, hoạt động khai thác 

mỏ cũng bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu 

gỗ. Trong một bài thơ về các mỏ đồng ở Vân 

Nam được viết vào giữa hoặc cuối thế kỷ 

XVIII bởi Wang Dayue đã bày tỏ tình trạng 

cạn kiệt trữ lượng gỗ sắp xảy ra (52). 

Tóm lại, tình trạng thiếu gỗ làm nhiên 

liệu và xây dựng vào thời nhà Thanh là 

hậu quả của nạn phá rừng và khai thác 

quá mức đến cạn kiệt nguồn tài nguyên 

này trong hơn hai nghìn năm ở Trung 

Quốc. Để giải quyết cuộc khủng hoảng 

nguồn cung gỗ thời bấy giờ, yêu cầu đặt ra 

là phải giảm nhu cầu vĩnh viễn, hướng tới 

sự nguyên thủy hoặc tìm kiếm các nguồn 

cung mới và nguồn năng lượng mới (53). 

5. Biện pháp giải quyết tình trạng 

thiếu gỗ và ngăn chặn phá rừng của 

nhà Thanh 

Trước thực trạng nguồn cung cấp gỗ 

ngày càng khan hiếm, chi phí khai thác và 

vận chuyển gỗ lại quá cao trong khi việc 

chế tạo cột buồm để đóng thuyền đòi hỏi 

phải khai thác những thân cây gỗ lớn, nhà 

Thanh đã tìm kiếm một số giải pháp mang 

tính thay thế. Vào đầu thời Càn Long, việc 

khai thác số lượng lớn nguyên liệu gỗ ở 

Phúc Kiến vô cùng khó khăn. Chi phí vận 

chuyển gỗ từ nội địa Phúc Kiến đến các 

xưởng đóng thuyền ở ven biển Giang Nam 

khiến cho giá cột buồm trở nên rất đắt. 

Theo đó, giá một cột gỗ được sản xuất ở 

Phúc Kiến có thể dao động từ 400 đến 500 

lượng (54). Đối mặt với những khó khăn 

này, từ năm 1746, các xưởng đóng thuyền 

của nhà Thanh ở Chiết Giang và Phúc Kiến 

đã cố gắng khắc phục tình trạng thiếu gỗ 

trầm trọng làm cột buồm bằng cách áp 

dụng phương pháp “bang tương”. Đối với 

những thân cây linh sam có đường kính 

nhỏ hơn tiêu chuẩn quy định, thợ thủ công 

sẽ bọc các thân cây bằng ván gỗ và nối 

chúng lại bằng dây sắt (thiết cô). Những cột 

buồm kiểu kết hợp như vậy được gọi là 

“bang nguy” và chúng đã được sử dụng 

rộng rãi trên các thuyền chiến cỡ vừa và 
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lớn của Trung Quốc ở cuối thế kỷ XVIII đầu 

thế kỷ XIX (55). 

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt gỗ 

và vấn đề cung ứng trong đóng thuyền, 

Trung Quốc còn tìm kiếm nguyên liệu gỗ 

từ nước ngoài. Những lời giải thích về việc 

ngày càng khó tiếp cận được vật liệu gỗ 

chất lượng cho các dự án đóng thuyền của 

triều đình có thể được tìm thấy ngay từ 

thế kỷ XVI (56). Trong bối cảnh này, Xiêm 

(Thái Lan) vào giữa thế kỷ XVIII đã được 

các quan lại ở Phúc Kiến xác định là điểm 

đến nước ngoài lý tưởng để mua gỗ đóng 

thuyền. Tổng đốc Phúc Kiến là Trần Đại 

Thâu vào năm 1748 đã trình tấu rằng các 

thương nhân Trung Quốc đến Xiêm để 

nhập khẩu gạo có xu hướng đóng thuyền 

vận chuyển gạo của họ ở Xiêm do giá gỗ 

nơi này thấp. Một trong những loại gỗ 

được tìm kiếm từ Xiêm là gỗ du, tức sồi 

hạt dẻ Nhật Bản. Gỗ du của Xiêm được 

xem là vật liệu tuyệt vời để làm sườn các 

con thuyền (57). Tuy nhiên, hiện tượng 

này bị nhà Thanh xem là kẽ hở trong hệ 

thống cấp phép đóng thuyền và do đó đã 

không dẫn tới bất kỳ sự phê chuẩn nào về 

việc nhập khẩu gỗ từ Xiêm hay các khu 

vực khác ở Đông Nam ¸ (58). 

So với Tây Âu và Trung Đông, tài 

nguyên rừng của Trung Quốc được cho là ở 

trạng thái tương đối tốt hơn. Tuy nhiên, so 

với Baltic và Đông Nam á, rừng của Trung 

Quốc lại ở tình trạng khá tồi tệ. Nó đồng 

thời cũng chịu sự tàn phá nặng nề hơn ấn 

Độ - nơi Hindu giáo bảo vệ rừng và động 

vật hoang dã, hoặc Nhật Bản - quốc gia đã 

trồng rừng ngay từ thời Mạc phủ 

Tokugawa (59). Để ngăn chặn tình trạng 

chặt phá rừng bừa bãi, nhà Thanh cũng 

giống như nhiều triều đại trước đó đã 

thường xuyên áp đặt lệnh cấm khai thác gỗ 

trên khắp đất nước, nhất là ở các khu vực 

xảy ra nạn phá rừng nghiêm trọng (60). 

Nhưng nhìn chung, lệnh cấm khai thác gỗ 

đã được chứng minh là một cách không phù 

hợp để bảo vệ rừng. Bởi trên thực tế, hiệu 

quả của các lệnh cấm phụ thuộc vào khả 

năng và sự sẵn lòng của quan lại địa 

phương trong việc thi hành chúng. Tình 

trạng tham nhũng của quan lại hoặc nhu 

cầu kiếm củi của người dân có thể khiến 

mệnh lệnh của triều đình trở nên vô nghĩa 

(61). Thay vào đó, ở những khu vực rừng bị 

tàn phá nghiêm trọng, người dân quan tâm 

đến việc trồng cây và trồng rừng hơn là 

lệnh cấm chặt rừng (62). Các ghi chép về 

việc trồng linh sam và thông đã được tìm 

thấy trong địa phương chí, hồ sơ pháp lý 

theo phong tục và một số thỏa thuận 

nhượng quyền thời bấy giờ. Đáng chú ý, 

linh sam được xem là một loài cây quan 

trọng ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, 

Quý Châu, Hồ Nam và Giang Tây bởi nó có 

tính kinh tế cao, thời gian sinh trưởng 

nhanh chóng và khả năng cung cấp nhiên 

liệu (63). Các quy trình và cách thức trồng 

loại cây này được mô tả chi tiết trong quyển 

37 của chuyên luận nông nghiệp có nhan 

đề Nông chính toàn thư viết bởi Từ Quang 

Khởi vào cuối thời Minh. Trong tác phẩm 

này có đoạn chép: “ở những vùng Giang 

Nam, nơi có núi cao và đất đai màu mỡ, 

trước tiên phải cày xới đất và trồng vừng 

(mè) từ một năm trở lên. Sau đó, vào đầu 

tháng thứ hai, khi khí dồi dào nhất, hãy 

cắt những mầm tươi dài một phân hoặc 

một, hai tấc. Dùng cuốc đào một cái lỗ và 

trồng mầm tới nửa chiều dài của nó. ấn 

chặt đất xuống... Không để cỏ dại và các 

thảm thực vật khác sinh sôi. Làm cỏ và 

cuốc hàng năm... Nếu vùng núi thích hợp 

cho trồng trọt thì gieo hạt kê vào mùa Hè 

và lúa mì vào mùa Đông; việc canh tác 

như vậy có thể thay thế cho làm cỏ và cuốc 

đất” (64). Chu kỳ sinh trưởng của linh 

sam ngày nay khoảng từ 20 đến 30 năm, 

nhưng trong quá khứ có lẽ lâu hơn. Địa 

phương chí của huyện Khai Hóa, tỉnh 
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Chiết Giang ghi chép chu kỳ sinh trưởng 

là 30-40 năm. Năm 1725, Cổ kim đồ thư 

tập thành, một bộ bách khoa thư do triều 

đình tài trợ, dẫn theo địa phương chí của 

huyện Cù Châu, tỉnh Chiết Giang thì 

khuyến nghị chu kỳ sinh trưởng của linh 

sam từ 20 đến 80 năm, tùy thuộc vào đất 

đai và giá cả thị trường (65). 

6. Kết luận 

Có thể thấy, gỗ không giống bất kỳ vật 

liệu nào khác trong lịch sử. Phần lớn giá 

trị của gỗ không đến từ sức lao động của 

con người mà đến từ năng lượng của mặt 

trời, chất dinh dưỡng trong đất và nguồn 

nước dồi dào. Không có sức lao động, kiến 

thức hay nỗ lực nào của con người có thể 

tạo ra gỗ chắc, bền và được ưa chuộng, 

mặc dù sức lao động và năng lực của con 

người đã được tiêu tốn vào việc khai thác, 

vận chuyển và quản lý gỗ để sử dụng ở 

những địa điểm cách xa khu vực sinh 

trưởng ban đầu. Không chỉ vậy, phải mất 

hàng thập kỷ, nếu không muốn nói là 

hàng thế kỷ, một diện tích rừng già mới có 

thể tự tái sinh sau khi bị khai thác. Đây 

thực sự là một khoảng thời gian không 

phù hợp với hầu hết nỗ lực của con người. 

Do đó, không giống như lý thuyết về giá 

trị lao động truyền thống vốn cho rằng giá 

trị của hầu hết sản phẩm, hàng hóa trên 

thị trường phản ánh sức sản xuất của con 

người, phần lớn tiện ích và giá trị của gỗ 

lại đến từ bản chất phi nhân loại (66). Sự 

khan hiếm và giá trị chiến lược của gỗ đã 

quyết định phần lớn cách thức nhà nước 

quản lý cũng như tác động tới các mối 

quan hệ kinh tế hình thành xung quanh 

nó. Trong lĩnh vực đóng thuyền ở Trung 

Quốc thời Thanh, gỗ giữ vai trò là vật liệu 

quan trọng hàng đầu, tạo nên mối liên kết 

chặt chẽ giữa lâm nghiệp và hàng hải. Khi 

gỗ dùng để đóng thuyền trở nên khan 

hiếm hoặc không đủ chất lượng có thể dẫn 

tới việc đóng thuyền không được hoàn tất 

hoặc đôi khi không thể khởi công. Từ khía 

cạnh này, quá trình khai thác, vận chuyển 

và quản lý gỗ cũng như bảo vệ rừng, ngăn 

chặn khai thác gỗ bừa bãi đã trở thành 

vấn đề được quan tâm hàng đầu của các 

xã hội tiền công nghiệp. 

__________________ 
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